CHỦ ĐỀ: PHẢN ỨNG HÓA HỌC (TT)
NỘI DUNG 2: SỰ OXI HÓA, SỰ CHÁY, KHÔNG KHÍ.
· Không khí
1.Thành phần không khí:
Không khí là một hỗn hợp khí trong đó oxi chiếm 1/5 thể tích ( chính xác hơn là oxi chiếm khoảng 21% về thể tích không khí) phần còn lại hầu hết là nittơ.
Trong không khí còn có : Hơi nước, CO2, khí hiếm Ne, Ar, bụi chất gần 1%.
2.Bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm:
- Không khí bị ô nhiễm gây ra tác hại gì?
Tác động xấu đến sức khỏe con người và cuộc sống thực vật phá hoại các công trình xây dựng cầu cống, nhà cửa, di tích lịch sử.
- Chúng ta nên làm gì để bảo vệ không khí trong lành tránh ô nhiễm?
Xử lý khí thải các nhà máy các nhà máy, lò đốt, các phương tiện giao thông Bảo vệ rừng, trồng rừng.
· Sự oxi hóa 
Sự tác dụng của oxi với một chất là sự oxi hóa.	
· Sự cháy – Sự oxi hóa chậm
1.Sự cháy, sự oxi hóa chậm :
     a. Sự cháy:
Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng
     b. Sự oxi hóa chậm:
Là sự oxi hóa có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng
2.Điều kiện để phát sinh và các biện pháp để dặp tắt sự cháy :
 a. Điều kiện phát sinh:
- Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy.
- Phải có đủ oxi cho sự cháy.
 b. Điều kiện dập tắt sự cháy:
- Hạ nhiệt độ của chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy.
- Cách ly chất cháy với oxi.

· Bài tập mẫu
1/ Cho 4,8 gam Mg tác dụng vừa đủ với dd HCl. 
a/ Tính khối lượng sản phẩm thu được
b/ Tính khối lượng HCl đã dùng và thể tích khí H2 sinh ra (ĐKC). 
2/ Cho m (g)  đồng (II) oxit CuO  tác dụng vừa đủ dung dịch H2SO4 thì thu được 32  (g) muối khan. 
a/ Tìm m (g)
b/ Tính khối lượng H2SO4 đã tham gia phản ứng.
Mg:24 ; H:1 ; Cl:35,5 ; Cu:64 ; O:16 ; S:32
1/
               Mg    +    2HCl          MgCl2     +     H2	
Pt:           1              2                      1                  1         (mol)
PƯ :       0,2           0,4                    0,2               0,2       (mol)
            nMg= 4,8:24= 0,2( mol)	
a/ mMgCl2 = 0,2.95=19(g)                                                                         
    mH2=0,2.2=0,4(g)	
b/ mHCl=0,4.36,5=14,6(g)	
    VH2= 0,2.24,79=4,958 (l)                                                                          
2/
             CuO   +    H2SO4         CuSO4     +     H2O	 
Pt:           1              1                      1                  1         (mol)
PƯ :       0,2           0,2                    0,2               0,2       (mol)
            nCuSO4= 32:160= 0,2( mol)	 
a/ mCuO = 0,2.80=16(g)                                                                             	
b/ mH2SO4=0,2.98=19,6(g)     
· Bài tập tự luyện
1/ Cho 28 gam bột sắt Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa đủ ta thu được khí H2 bay ra và muối FeSO4.
a/ Viết PTHH xảy ra.
a/ Tính khối lượng chất tan H2SO4 tham gia phản ứng.
c/ Tính khối lượng muối FeSO4 tạo thành và thể tích khí H2 thu được ở đkc.
2/ Cho 6.5 gam kẽm tác dụng vừa đủ với dd HCl loãng dư. 
a/ Viết PTHH xảy ra.
b/ Tính khối lượng chất tan HCl đã tham gia phản ứng.
[bookmark: _GoBack]c/ Tính khối lượng ZnCl2 thu được và thể tích khí H2 thoát ra(đkc).



